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Bổ sung một loài thuộc chi cyclea Arn. ex Wight 

 (menispermaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam 
 

Vũ tiến chính, Vũ xuân phương 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

Trên thế giới, chi Sâm nam Cyclea Arn. ex 
Wight, (Menispermaceae Juss.) có khoảng 30 
loài, phân bố chủ yếu ở miền Nam châu á. ở 
Việt Nam, theo Phạm Hoàng Hộ (1999) [10] và 
Nguyễn Tiến Bân (2003) [8], chi này có 8 loài. 
Năm 2004, Vũ Tiến Chính và Vũ Xuân Phương 
đã bổ sung thêm 1 loài cho hệ thực vật Việt 
Nam, nâng tổng số lên 9 loài [9]. 

 Trong bài báo này, các tác giả bổ sung 
thêm một loài thuộc chi này cho hệ thực vật 
Việt Nam. 

I. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp hình thái so sánh được sử dụng 
để phân loại chi Cyclea ở Việt Nam. Các bước 
tiếp theo là tập hợp số liệu đã phân tích, so sánh 
đối chiếu với các tài liệu hiện có, xây dựng tiêu

chuẩn với các dấu hiệu định loại cho các loài, 
lập khóa định loại các loài thuộc chi này đã biết 
ở Việt Nam.  

Trong quá trình nghiên cứu các tài liệu và so 
sánh các mẫu vật thuộc chi Cyclea được lưu trữ 
ở các phòng tiêu bản thực vật của Viện Sinh thái 
và Tài nguyên sinh vật (HN) và Viện Sinh học 
nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh (HM)..., 
chúng tôi đã phát hiện mẫu vật thuộc loài 
Cyclea sutchuenensis Gagnep. được Petelot thu 
tại Lạng Sơn (Đồng Mỏ, Vạn Linh) hiện đang 
được lưu trữ tại phòng tiêu bản thực vật ở thành 
phố Hồ Chí Minh (HM). Đây là một loài bổ 
sung cho hệ thực vật Việt Nam. Như vậy, tổng 
số loài hiện biết của chi Cyclea ở Việt Nam là 
10 loài. 

II. kết quả nghiên cứu 
 

Khóa định loại các loài thuộc chi Cyclea Arn. ex Wight đã biết ở Việt Nam 

1A. Thân non nhẵn. 

2A. Cụm hoa mọc trên thân già (không lá)……………………………………………1. C. aphylla 

2B. Cụm hoa mọc ở nách lá. 
3A. Lá dài hơn 11 cm. Đài hoa đực dính nhau hoàn toàn, không có cánh tràng..….2. C. bicristata 

3B. Lá ngắn hơn 9 cm. Hoa đực có 4 thùy đài rời; tràng gồm 4 thùy rời hay hợp.  
4A. Tràng gồm 4 thùy rời nhau hoàn toàn…………………………………...3. C. fansipanensis 

4B. Tràng hợp nhau thành hình đấu. 
5A. Lá có số gân gốc bằng 9, có lông thưa ở mặt dưới, lá hình tim chóp tù….4. C. hypoglauca 

5B. Lá có số gân gốc bằng 3, không lông, lá hình mác có đuôi kéo dài……5.C. sutchuenensis  
1B. Thân non có lông 

6A. Cụm hoa mọc trên thân già (không lá)…………………………………………6. C. polypetala 

6B. Cụm hoa mọc ở nách lá. 
7A. Lá có số gân gốc bằng hay nhiều hơn 9. 

8A. Đài có lông. Đài hoa cái có thùy hình trứng…………………………………...7. C. barbata 

8B. Đài nhẵn. Đài hoa cái có thùy hình bầu dục…………………………...……8. C. debiliflora 

7B. Lá có số gân gốc bằng hay ít hơn 8. 
9A. Thùy đài hoa đực chỉ dính nhau tại gốc; hoa cái có 1 thùy đài, 1 thùy tràng……..9. C. gracillima 

9B. Thùy đài hoa đực dính hoàn toàn với nhau, hoa cái có 2 thùy đài, 2 thùy tràng..10. C. tonkinensis  
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Cyclea sutchuenensis Gagnep. 
- Sâm lá đuôi dài. 

Gagnep., 1908. Bull. Soc. Bot. France 55: 
37; S. H. Yuan, 1983. Fl.Yunn. 3: 257, fig. 72; 
S. K. Li, C. F. Liang, 1991. Fl. Guangxi 1: 315, 
fig. 146 (1- 4); L. Y. Wu et al., 1996. Fl. Reip. 
pop. Sin. 30(1): 79; Fulikuo et al., 2000. High. 
Fl. China 3: 620, fig. 985. 

- Cyclea sutchuenensis var. sessilis Y. C. Wu, 
1940. Bot. Jahrb. Syst. Pflanzenr. 71(2): 175. 

- Paracyclea sutchuenensis (Gagnep.) 
Yamamoto, 1940, in Journ. Soc. Trop. Arg. 
Taiwan XII: 274. 

Dây leo có thân mảnh, cành non không 
lông. Lá mỏng, hình khiên, hình mác, có kích 
thước 7-15 × 2-5,5 cm; chóp lá có mũi nhọn 
hoặc có đuôi kéo dài; gốc lá hình tròn-cắt 
ngang; mép lá nguyên; nhẵn cả hai mặt; mặt 
trên có màu nâu đậm; mặt dưới nổi rõ gân dạng 
mạng lưới màu vàng đậm; gân gốc 3, dạng chân 
vịt; cuống lá đính trong phiến lá từ 1-1,5 mm;

cuống lá dài 3-5 cm. Cụm hoa đực mọc ở nách 
lá, dạng chùm đơn, không lông, có màu nâu đen 
khi khô, dài 7-10 cm; đài gồm 4 lá đài hình 
trứng, dài 1,5-2 mm, không lông; tràng gồm 4 
cánh hoa, thường hợp nhau hoàn toàn, dài 0,3-
0,6 mm, không lông; bộ nhị cao 1,5 mm; 4 bao 
phấn dính trên một cột nhị hình khiên. Cụm hoa 
cái mọc ở nách lá; đài gồm 2 lá đài; một cái 
tròn, có đường kính 1,8 mm; cái kia gập đôi, có 
đường kính 2-2,2 mm; tràng nhỏ ngắn hơn 1 
mm, hợp ở gốc. Noãn nhẵn. Quả hạch hình 
móng ngựa, có đường kính 7 mm, màu đỏ; lưng 
có 3 hàng mấu, nổi lên ở cả hai mặt. 

Loc. class: China 

Sinh học sinh thái: mùa ra hoa, quả từ 
tháng 5-10 hằng năm. Cây ưa sáng, thường mọc 
ở trong rừng, bìa rừng hoặc trong các bụi cây.  

Phân bố: Lạng Sơn (Đồng Mỏ, Vạn Linh). 
Còn có ở Trung Quốc.  

Mẫu nghiên cứu: Lạng Sơn, Petelot 6450 
(HM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclea sutchuenensis Gagnep. 

1. cành mang quả; 2. một phần của cụm hoa đực; 3. hoa đực; 4. bộ nhị, cánh hoa; 5. thùy đài hoa; 6. quả.  
(hình vẽ theo mẫu Petelot 6450, HM) 
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one new species of the genus Cyclea Arn. ex wight 
(menispermaceae juss.) for the flora of vietnam 

vU TIEN CHINH, vu xuan Phuong 

Summary 

In the Flora of Vietnam, the genus Cyclea Arn. ex Wight (Menispermaceae Juss.) had 8 species [Pham 
Hoang Ho, 1999; Nguyen Tien Ban, 2003]. In 2004, Vu Tien Chinh and Vu Xuan Phuong have found one new 
species for the flora of Vietnam, therefore there were 9 species of Cyclea in Vietnam. During the study of 
specimens of this genus, we have found one new species (Cyclea sutchuenensis Gagnep.) for the flora of 
Vietnam; this specimen was kept in the botanical herbarium in Hochiminh city (HM). So, there are 10 species 
of the genus Cyclea in the flora of Vietnam. 

Ngày nhận bài: 8-11-2005 


